	ông trưởng phòng 5
	Việt Nam Dân chủ cộng hoà

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	SỐ: 1144 T/L
	Thanh Hoá, ngày 13  tháng 7 năm 1950


Biên bản bàn giao
Hôm nay là ngày 13/07/1950, tại trụ sở UBKCHC Thanh Hoá 

UBKCHC cũ gồm các ông:

- Trần Hữu Duyệt: 
Chủ tịch

- Trần Văn Sớ: 

Uỷ viên

- Lê Kiểu:

 
Uỷ viên

- Bùi Kính Thăng: 
Uỷ viên

- Phạm Thúc Tiêu: 
Uỷ viên (vắng mặt)

- Hoàng Mạnh Khang: 
Uỷ viên (vắng mặt)

Bàn giao lại UBKCHC mới để HĐND tỉnh bầu ngày 23/5/1950 và được Bộ Nội vụ công nhận (Nghị định số 166/NV5 ngày 20/4/1950) gồm các ông:

- Trần Hữu Duyệt: 
Chủ tịch

- Trần Văn Sớ: 

Uỷ viên

- Bùi Kính Thăng: 
Uỷ viên

- Đỗ Văn Kiệm: 
  
     "



- Hồ Sỹ Phấn: 

     "

và hai ông Uỷ viên được cấp trên chỉ định là:

- Lê Cộng Hòa (NĐ số 166NV/5 ngày 20/04/50)

- Hoàng Mạnh Khang (NĐ số 170/NV/5 ngày 22/04/1950)

các khoản sau đây:

Khoản I
1. Phòng 1 do ông Trần Ngọc Chất, Trưởng phòng chịu trách nhiệm.

2. Phòng 2 do ông Trần Dân, Trưởng phòng, chịu trách nhiệm

3. Phòng 3 do ông Lê Ngọc Cấn, Chánh Văn phòng kiêm Trưởng phòng, chịu trách nhiệm. 

4. Phòng 4- A


nt

5. Phòng 4- B do ông Lê Bá Thi, Trưởng phòng chịu trách nhiệm

6. Phòng 5 do ông Tôn Thất Uy, Trưởng phòng chịu trách nhiệm

cùng ông Lê Ngọc Cấn, Chánh Văn phòng

Khoản II
Mật mã

Gồm hai  Bộ luật liên lạc với UBKCHC Liên khu IV và các tỉnh liên khu IV

Gồm một Bộ luật liên lạc với số ngân khố Liên khu IV

Gồm một Bộ luật liên lạc với UBKCHC Ninh Bình

Gồm một Bộ luật liên lạc với UBHCHC Thượng du và các huyện.

Giao ông Vũ Kim Loan nhân viên Phòng 4A cùng ông Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm.

Khoản III
Tài chánh

1. Ngân sách toàn quốc

2. Ngân sách Quốc phòng đài thọ BDDP

3. Số tiền cấp dưỡng BDDP thu được 
43275859,00 ®

(nạp tại ngân khố hiện Ngân sách đang thành lập)

4. Quỹ tiêu vặt 
6.000,00đ

5. Quỹ hỗ trợ xã thu được: 
1.698.524,40 ® 

(nạp tại ngân khố).

6. Mật phí quý thứ hai 1950
0,00 ®

7. Quỹ tiếp tân quý thứ 3 chưa phát cho các huyện còn 
27.900,00 ®

8. Quỹ đặc biệt thượng du
 6.200,00 ®

9. Quỹ Việt Nam mới 
9.735,00 ®

10. Quỹ dự trữ 1950
22.461,00 ®

Các mục 1, 2, 3, 4, 5 ghi đây đều có các sổ sách và chứng từ do ông Trưởng phòng 2 chịu trách nhiệm.

Tiền quỹ tiêu vặt ghi ở Mục 4 do ông Trưởng phòng 2 giữ (kể cả chứng từ và sổ sách)

Các tiền quỹ ghi ở Mục 6, 7, 8, 9, 10 do ông Võ Kim Loan nhân viên ở Phòng 4A giữ (kể cả số sách và chứng từ)

Khoản IV
Vật liệu và khí mạnh

1. Vật liệu: Do ông Trưởng phòng 2 mua và do ông Trưởng phòng 1 giữ và phân phát, sổ sách đều do 2 ông Trưởng phòng chịu trách nhiệm.

2. Khí mạnh: Tất cả khí mạnh đã ghi vào số khí mạnh do ông Trưởng phòng 2 và ông Trưởng phòng 1 giữ sổ và quản lý khí mạnh.

Các sổ sách ghi vật liệu khí mạnh đều trình UB mới ký vào cuối ngày hôm nay.

Biên bản này làm thành 15 bản.

1- Ba bản gửi trình UBKCHC Liên khu IV

2 - Các vị Uỷ viên mới và cũ đều giữ mỗi người một bản.

3 - Ba bản lưu tại UB:

- 1 giao ông Chánh Văn phòng

- 1 giao Phòng một

- 1 giao Phòng hai

Làm tại Trụ sở UBKCHC tỉnh Thanh Hóa  ngày 13/7/1950
UBKCHC cũ
                    UBKCHC mới
                                    Đã ký
                                   Đã ký

                             Không rõ tên
                  Lê Cộng Hoà

Các ông phụ trách:

- Lê Ngọc Cấn - Chánh Văn phòng kiêm Trưởng phòng 3 và 4A (đã ký)
- Trần Ngọc Chất - Trưởng phòng 1  (đã ký)
- Trần Dân - Trưởng phòng 2  (đã ký)
- Lê Bá Thi - Trưởng phòng 4B  (đã ký)
- Tôn Thất Uy - Trưởng phòng 5  (đã ký)
- Ông Vũ Kim Loan   (đã ký)






